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Lý thuyết vi sinh cơ bản

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi sinh

Vi sinh là môn học về những sinh vật nhỏ (vi 
sinh vật) chỉ có thể thấy bằng kính hiển vi
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các loại vi sinh vật

Đĩa thạch trong 
phòng lab (cfu-khuaån 
lạc)

• Động vật đơn bào (2-200 μm)
• Tảo (5μm – vài mét)
• Nấm 

-Men (5-10 μm)
-Mốc (2-10 μm)

• Vi khuẩn (0.5 – 5 μm)
• Siêu vi khuẩn (0.015 – 0.2 μm)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi sinh vật trong thực phẩm

• Gây bệnh khi dùng thực phẩm
• Gây hư hỏng sản phẩm (mùi vị, cảm quan)
• Lên men và tạo nên một số sản phẩm đặc trưng
• Không có tác dụng trên thực phẩm 
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Cầu khuẩn Trực khuẩn Xoắn khuẩn

Vi khuẩn (Bacteria)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tế bào vi khuẩn-Cấu trúc cơ bản

• Thành tế bào: tạo hình dạng cho tế bào; bảo vệ tế
bào chống lại áp suất cao và những tác động cơ học.
• Màng tế bào: là màng ngăn thẩm thấu, giúp vận
chuyển chất dinh dưỡng và trao đổi chất.
• Tế bào chất: chứa hệ enzyme cần thiết cho qua ́
trình sinh sản và hoạt động sống của vi sinh vật
• Nhiễm sắc thể: mang gen di truyền

Thành tế bào Màng tế bào

Nhiễm sắc thểTế bào chất
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi khuẩn Gram dương và Gram âm

G+ (cầu và trực khuẩn) G- (trực khuẩn)

Peptidoglycan (đạm)

Tế bào chất Tế bào chất

Lipopolysaccharides(beùo+đường)
peptidoglycans

Màng tế bào

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

BaBaøøo to töûöû (G(G++))

Tế bào thực vật

Bào tử trưởng
thành

Hình thành bào
tử

Bào tử không hoạt động
Sinh sản

Phát triển

Tạo mầm
Lõi

Vỏ

ThaønhMaøng

Ngoại bào tử
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Định danh sơ bộ vi khuẩn
G- G+

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Sự sinh sản của vi khuẩn

Multiplication of bacteria
1 ⇒ 2 ⇒4 ⇒8⇒16⇒32…
20 

⇒21
⇒22

⇒23
⇒24

⇒25…

Nt = N0 x 2n
n = t 

g 
lg Nt = lg N0 +       x lg 2         t 

g 
g = generation time, i.e. the time for duplication
n = number of generations
t = incubation time, i.e. the time for growth
N0 = number of bacteria at time zero
Nt = number of bacteria at time t

Generation Time (thời gian nhân đôi)
E. Coli (sữa-37oC)          12 phu ́t
E. Coli (đường + muối khoáng-37oC) 90 phu ́t
Streptococcus lactis (sữa-37oC) 26 phu ́t
Lactobacillus acidophilus (sữa-37oC) 75 phu ́t
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Biểu đồ sinh sản của vi khuẩn

a: lag phase (pha tiềm phát)

b: log phase (pha phát triển nhanh)

c: stationary phase (pha cân bằng)

d: death phase (pha suy vong)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Điều kiện ủ mẫu cho sản phẩm sữa
UHT

Tetra Pak đề nghị:
• 30 - 37oC
• 5-7 ngày
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Thời gian ủ sản phẩm (30oC)

Theo “Langeveld Neth, Milk Dairy J. 33 (1979)”

1
2
2
1
1
3
1
1
4
3
4

8
3
4
3
3
6
3
3
4
5
3

Coryneform Nr 3
Coryneform Nr 16
Coryneform Nr 13
Micrococcuss sp. C119
Staph. aureus Nm 7
Str. cremoris AM 1
Str. lactis 2701
Str. faecalis B 3
Str. thermophilus
Leuc. citrovorum
Lact. Bulgaricus

Thời gian ủ đĩa
thạch tối thiểu

Thời gian ủ
mẫu tối thiểu

Loại vi khuẩn (Gram 
dương, không bào tử)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Thời gian ủ sản phẩm (30oC)

Theo “Langeveld Neth, Milk Dairy J. 33 (1979)”

1

1

2

2

1

1

2

7

8

8

6

3

6

3

Bacillus sp. B208

B. ceureus DV 2

B. coagulans 5743H

Bacillus sp. 693

B. subtilis VaZ1

B. licheniformis
4561H

B. circulans Delft 3

Thời gian ủ đĩa
thạch tối thiểu

Thời gian ủ mẫu
tối thiểu

Loại vi khuẩn (Gram 
dương, bào tử)
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Thời gian ủ sản phẩm (30oC)

Theo “Langeveld Neth, Milk Dairy J. 33 (1979)”

1

1

2

1

3

3

3

3

Ps. Fluorescens P442

Alkaligenes sp. 312C

Flavobacterium sp. 
R100

Enterobacter
aerogenes 11

Thời gian ủ đĩa
thạch tối thiểu

Thời gian ủ mẫu
tối thiểu

Loại vi khuẩn

(Gram âm)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nấm men (Yeast) và nấm mốc (Mould)
Men Mốc

Chồi (budding

Tế bào men

Sợi nấm có
và không có

vách ngăn

Penicillium
Mycelium bào

tử có cuống
sinh chuỗi bào

tử

Có cấu tạo sợi, hệ sợ nấm mốc
gọi là khuẩn ty, giai đoạn trưởng
thành hình thành bào tử
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Sự sinh sản của nấm men

Sự sinh sản của nấm men

Sinh sản vô tính:
nảy chồi và phân
chia

Sinh sản hữu tính:
bằng bào tử túi

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Sự sinh sản của nấm mốc

Sinh sản vô tính: bằng khuẩn ty và bằng bào tử

Sinh sản hữu tính: bằng bào tử tiếp hợp hoặc bào tử
trứng hoặc bào tử túi
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Nhân tố quan trọng cho 
sự phát triển của vi sinh 
vật

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Ảnh hưởng của pH
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Ảnh hưởng của nước

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Giá trị aw tối thiểu cho một số loại vi sinh
vật

Vi khuẩn

Nấm mốc

Nấm men
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Ảnh hưởng của nhiệt độ

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự phát triển
của vi sinh vật

Nhiệt độ

To
ác

đo
äta

êng
trư

ởn
g

tối thích

tối đatối thiểu

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

ưa nhiệt
ưa ấm

ưa lạnh

Ảnh hưởng của nhiệt độ

Vi khuẩn

Nấm men
Nấm mốc
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng

• Đạm (Protein)

• Béo (Fat)

• Boät/Ñöôøng (Carbohydrate)

• Khoáng chất (Mineral)

• Sinh tố (Vitamin)

• Nước

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chất dinh dưỡng

Cấu tạo của chất béo

Axít béo
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Cấu tạo của chất đạm

Chất dinh dưỡng

Amino axít

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Cấu tạo của chất bột, đường (carbohydrate)

Chất dinh dưỡng
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng

Vi sinh vật

Enzyme

Phân hủy chất đạm
Phân hủy chất béo
Phân hủy chất bột/đường
Tạo màu
Tạo nhớt
Sinh khí
Sinh mùi
Sinh độc tố

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Biến đổi của sản phẩm do enzyme

-

Mỗi loại enzyme chỉ tác động lên một
loại phân tử và nối nhất định
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Phân hủy chất béo

-

Vị ôi

Tách béo

Axít béo tự do 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

-

Vị đắng
Mùi hôi
ammoniac

Phân hủy chất đạm
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

-

LACTOSE

Vị chua
Mùi axít lactic

(+ khí CO2)

Phân hủy lactose

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Aerobic/ Anaerobic/Facultative 

Aerobic/ Anaerobic/Facultative

Aerobic

Aerobic (hiếu khí): cần oxy để sinh sản

Anaerobic (yếm khí): bị chết khi ở ngoài không khí

Facultative (yếm khí tùy nghi): sinh sản trong môi
trường có hoặc không có oxy

Ảnh hưởng của oxy

Vi khuẩnVi Vi khukhuẩẩnn

Nấm menNNấấmm menmen

Nấm mốcNNấấmm mmốốcc
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Nguyên tắc của
công nghê ̣ sản
xuất vô trùng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nguyên tắc sản xuất sản phẩm vô trùng

Tiệt
trùng
t.bò

CIP

Bao bì

Nguyên
liệu

Duy trì
điều kiện
vô trùng

Bao bì
kín

Tiền
chế biến

Sản phẩm
tiệt trùng

Tiệt trùng
sản phẩm

Đóng gói
vô trùng

Tiệt trùng
bao bì

Tiệt
trùng
t.bò

CIP
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Tiệt trùng sản phẩm

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nhiệt tiệt trùng sản phẩm

Nhiệt được dùng đê ̉ diệt khuẩn, giúp sản phẩm 
có thời hạn sử dụng dài hơn

Các phương pháp diệt khuẩn bằng nhiệt:

• Thanh trùng (72oC, 15 giây)

• Siêu thanh trùng (138oC, 1-2 giây)

• Hấp/retorted (121oC, 20 phút) 

• UHT (~140oC, 4 giây)
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình sản xuất UHT

S.phaåm
trung gian

S.phaåm
tiệt trùng

Thành
phẩm

Gia nhiệt Lưu nhiệt Làm nguội

Đồng hoá

Chuyển
sản phẩm

Đóng gói
vô trùng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình sản xuất UHT

....UHT giảm lượng vi sinh vật sống thấp
xuống mức chấp nhận được
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hệ thống UHT
Hệ thống tiệt trùng gián tiếp

Ống trao đổi nhiệt: gia nhiệt và làm lạnh nhanh
bằng ống. 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hệ thống UHT
Hệ thống gián tiếp
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình UHT

In-line

D
ire

ct
 U

H
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di
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Độ tiệt trùng thương mại

Sản phẩm UHT là sản phẩm có

Độ tiệt trùng thương mại:

• Không chứa vi sinh vật gây bệnh

• Không chứa vi sinh vật gây hỏng sản phẩm

• Có thể có vi sinh vật nhưng không gây bệnh cũng
như không gây hư hỏng sản phẩm

• Có xác suất hư hỏng nhất định tùy thuộc vào hiệu
quả tiệt trùng của hệ thống UHT

Tiệt trùng có nghĩa là không có sự hiện
diện vi sinh vật sống
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hiệu quả tiệt trùng

Hiệu quả của một quá trình tiệt trùng là
số giảm thập phân của loại vi sinh vật
chịu nhiệt nhất của sản phẩm

Xử lý bằng UHT

Hiệu quả tiệt trùng là
9 - 11

(Lượng vi sinh vật chịu nhiệt nhất giảm từ 109 – 1011)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Khả năng chịu nhiệt của một số loại vi 
sinh vật

Lactobacillus monocytogenes
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Bacillus stearothermophilus
Clostridium botulinum, loại B/E
Clostridium botulinum, loại A
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Tiệt trùng bao bì

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tiệt trùng bao bì
• Tiệt trùng bằng peroxide: hiệu quả tiệt trùng bao bì đối
với các thiết bị Tetra Pak là 4-6 (giảm 104-106) của
Bacillus subtilis

570
66
45
26
15

780
128
53
39
23

1640
192
96
60
36

25
50
60
70
80

20%15%10%Nhiệt độ
(oC)

• Thời gian tiệt trùng bao bì (giây) để đạt độ giảm thập
phân bằng 4 của Bacillus Subtilis cho bao bì

• Tiêu chuẩn vệ sinh của bao bì < 5 cfu/100cm2)
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Tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tiệt trùng thiết bị

• Tiệt trùng thiết bị được thực hiện với nước nóng
hoặc hơi nóng hoặc khí nóng hoặc peroxide kết
hợp với khí nóng.

• Hiệu quả của qui trình CIP xác định tải khuẩn
trên bề mặt thiết bị trước quá trình tiệt trùng thiết
bị
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi sinh vật còn sống sau
quá trình tiệt trùng

Thông số tiệt trùng
sản phẩm/bao bì/thiết bị

Tải vi sinh vật
trước tiệt
trùng

Vi sinh vật còn
sống sau tiệt
trùng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vsv soáng
soùt sau

tiệt
trùng

Tái
nhieããm

Thành
phẩm

Tái nhiễm = 
độ hở + lượng nhiễm

của môi trường

Vsv sống = 
Lượng vsv đưa vào + 

thông số sản xuất

Tổng vsv = 
Vsv sống + tái

nhiễm

Sự hiện diện của vi sinh vật trong
thành phẩm
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Các thiết bị 
chê ́ biến

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tác dụng: làm giảm lượng oxy 
phân tán và hoà tan trong dịch
sữa. Oxy sẽ làm chất lượng của
sản phẩm giảm và hiệu suất xử
lý nhiệt giảm.

• Nhiệt độ giảm: 3 - 6oC

Bài khí trong sản xuất sản phẩm sữa nước

1. Bô ̣ ngưng tụ
2. Đường sữa vào theo

góc tiếp tuyến
3. Đường sữa ra với việc

kiểm soát mực sữa
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tác dụng: làm hạt béo nhỏ, giảm việc tách béo, 
làm cho sản phẩm trắng hơn, vị hài hoà hơn.

• Nhiệt độ: 55 – 80oC

• Áp suất: 200 – 250 bar

Đồng hoá trong sản xuất sữa nước

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Áp đồng hoá cấp 2 thường bằng 20% áp cấp 1. 
• Đồng hoá cấp 1 giúp hạt béo có kích thước nhỏ
• Đồng hoá cấp 2 giúp các hạt béo tách xa nhau.
• Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng hoá: thiết bị, áp đồng
hoá, nhiệt đồng hoá, hàm lượng béo, tỉ lệ giữa béo và
protein (hàm lượng protein thấp sẽ làm cho hạt béo lớn) 

Trước đồng
hoá

Sau đồng
hoá cấp 1 

Sau đồng
hoá cấp 2 

Hạt
béo

Đạm

Đạm

Đồng hoá trong sản xuất sữa nước
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kích thước của hạt béo

Đồng hoá trong sản xuất sữa nước
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m UHT milk

Pasteurised milk

Unhomogenised milk

0.3-0.4μm

0.5-0.8μm

3-5μm

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Phương pháp kiểm tra hiệu quả đồng hoá

0.3-0.4μm

0.5-0.8μm

3-5μm

USPH Standard

NIZO Method

Laser Diffraction Instrument

50-80% ok

Đồng hoá trong sản xuất sữa nước
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

5(10)°C – 75°C – đồng hoa ́ – 137°C/4 giây – 20/25°C

Indirect UHT 

Hệ thống UHT gián tiếp

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

A-tank
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Thieát bò maùy roùt
TBA 19

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

Buồng tiệt trùng
Van tiệt trùng (AP-
valve)

Air knife

Hàn mối hàn dọc
(LS)

Hàn mối hàn
ngang (TS)

Cuộn bao bì

Hàn Strip
Superheater

Bồn
peroxide
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09Van tiệt trùng (AP-valve)

Van sản phẩm (A-valve) kiểm soát lưu
lượng sản phẩm, khi mở sản phẩm sẽ
đi vào máy rót

A-valve

B-valve

C-valve

Van B (B-valve) kiểm soát một phần lưu
lượng khí tiệt trùng, khi mở khí tiệt trùng
sẽ vào ống rót trong quá trình tiệt trùng
thiết bị

Van C (C-valve) mở và đóng để tạo hơi
chặn (barrier) giữa máy rót và đường cấp
sản phẩm và đồng thời hơi nóng cũng
giúp tiệt trùng khoang van này.

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Water ring compressor: 

máy nén khí vòng nước

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

Scrubber: bộ lọc
Loại peroxide và bột giấy từ khí
tiệt trùng đi ra từ buồng tiệt
trùng.

Sau đó nước trộn khí sẽ đi vào
máy nén khí vòng nước

Giúp lưu chuyển khí và tạo áp dương trong hệ thống khí tiệt trùng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Water separator: Bộ
tách nước
Loại nước từ khí lẫn nước từ
máy nén khí vòng nước

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Heat exchanger: boäâ trao đổi
nhiệt khí tiệt trùng

Mục đích của bộ trao đổi nhiệt là gia
nhiệt và làm nguội khí

1. Khí lạnh từ bộ trao đổi nhiệt được đưa
đến bộ siêu nhiệt superheater

2. Qua bộ trao đổi nhiệt, khí lạnh được gia
nhiệt bởi khí nóng trước khi vào
superheater.

3. Khí tiệt trùng nóng

4. Khí tiệt trùng được làm nguội và cấp vào
buồng tiệt trùng

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

Air Super heater: bộ siêu nhiệt

Gia nhiệt và tiệt trùng khí từ bộ trao đổi nhiệt. 
Tất cả các vi sinh vật bị diệt tại bộ siêu nhiệt.
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bộ hoá hơi Peroxide

Peroxide evaporator 

Làm bay hơi peroxide, khí nén và peroxide 
được đẩy ra qua đầu phun và vào bộ bay hơi
peroxide.

Peroxide sẽ bay hơi vào khí nóng từ
superheater, các dĩa xoắn bên trong sẽ giúp
peroxide trộn tốt vào khí nóng

Các bộ phận chính của hệ thống tiệt trùng của máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tổng quan hệ thống tiệt trùng

Buồng tiệt trùng

Bao bì

Bồn
peroxide

Thùng
peroxideOÁng bao bì

kín
Máy nén

Bộ gia
nhiệt khí
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nguyên tắc tiệt trùng của máy rót

Peroxide bay hơi được
phun vào bề mặt bên

trong

Môi trường tiệt trùng được
bảo đảm bằng áp dương của

khí tiệt trùng

Peroxide bay ngưng tụ
và được làm khô bằng

khí nóng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tiệt trùng thiết bị

1. Bồn nước được gia nhiệt

2. Thùng Peroxide được rót
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Đường ống giữa superheater & van cấp khí được gia nhiệt
2. Peroxide bắt đầu tuần hoàn
3. Máy nén khí vòng nước & bộ LS được kích hoạt
4. Vòi phun khí LS đạt nhiệt độ cài đặt

Tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Bao bì được đưa vào; Strip được dán; 
2. Ống bao bì được hàn kín và tạo hệ kín cho buồng tiệt trùng

Tiệt trùng thiết bị
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Đường ống giữa superheater và van cấp khí được tiệt trùng
2. Khí tiệt trùng đạt nhiệt độ cài đặt

Tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Bồn phun peroxide được điền với peroxide cho đến mức qui định

Tiệt trùng thiết bị
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Buồng tiệt trùng được phun với peroxide dưới tác động của khí nén qua đầu
phun “air knife”, van B, bộ LS, bộ LS dừng ngắn

2. Con lăn ép quay

Tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Peroxide được ngưng tụ trên bề mặt nguội trong buồng tiệt trùng
2. Bộ trao đổi nhiệt khí đổi vị trí van cho phép khí lạnh làm nguội khí nóng từ

superheater
3. Con lăn ép tiếp tục quay

Tiệt trùng thiết bị
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Peroxide trong buồng tiệt trùng được làm khô
2. Con lăn cuộn quay ở bước cuối trong giai đoạn này để làm khô peroxide 

trên bề mặt bao bì
3. Van B đóng ở bước cuối trong giai đoạn này

Tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Hệ ngàm và bộ xếp hộp được đồng bộ và chuyển động
2. Bồn Peroxide được điền với peroxide
3. Van A mở
4. Tạo hộp (lấy design)

Bước sản xuất
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Thời gian cho dừng dài là 5-40 phút, bao bì phải được xả sau khi dừng 20 
phút

2. Van A đóng, thiết bị tiếp tục rót sản phẩm cho đến khi ống rót trống
3. Peroxide trong bồn peroxide được xả xuống

Dừng dài

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Thời gian cho dừng ngắn là ít hơn 5 phút
2. Van A đóng
3. Peroxide trong bồn peroxide được xả xuống
4. Tự động chuyển sang dừng dài khi thời gian dừng hơn 5 phút
5. Design và mực sản phẩm vẫn được duy trì

Dừng ngắn
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Sản xuất chấm dứt
2. Van A đóng
3. Van C đổi vị trí, hơi được đưa vào ống rót và đẩy sản phẩm ra
4. Peroxide từ bồn peroxide được xả xuống
5. Thiết bị chuyển sang chế độ thông gió sau 2 phút

Dừng sản xuất

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

1. Buồng tiệt trùng được làm nguội
2. Quá trình thông gió khoảng 5 phút
3. Thiết bị không còn ở trạng thái tiệt trùng
4. Sẵn sàng mở cửa buồng tiệt trùng

Thông gió
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hệ thống nitơ

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hệ thống nitơ
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hàn strip (SA)

Mối hàn dọc

Dựa trên nguyên tắc cảm ứng
nhiệt thông qua sự cảm ứng
điện từ giữa inductor và lớp
nhôm của bao bì

Hàn ông giấy (LS)
Dựa trên bằng khí nóng
thông qua các đầu phun khí
nóng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nước làm mát
Nhôm

Dòng điện cao tần

Đồng

Dựa trên nguyên tắc cảm ứng nhiệt

Mối hàn ngang
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Van hơi cuối

Đặt bên ngoài phòng rót

Cách máy rót cuối cùng ít nhất 7 mét

> 7m

Chương trình
vệ sinh thiết bị
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tại sao phải vệ sinh?
• Ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của vi sinh vật.
• Ngăn chặn việc hình thành việc “vi sinh vật được
bảo vệ”.

Khi nào cần phải vệ sinh?
• Sản phẩm bị khô va ̀ bám bẩn trên bề mặt thiết bị
sau khi dừng sản xuất
• Khi thời gian qua ́ da ̀i chất bẩn se ̃ kết dính trên bề
mặt và hình thành màng vi sinh vật

Vê ̣ sinh càng sớm càng tốt sau khi dừng sản xuất tốt
nhất là trong vòng 2 giờ.

Vệ sinh

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các mức độ sạch

• Sạch: loại bỏ các chất bẩn hữu cơ

• Sạch cặn: loại bỏ các cặn vô cơ

• Tiệt trùng: loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh và làm
hư sản phẩm ra khỏi bề mặt thiết bị

•Tẩy trùng: loại bỏ hoàn toàn các loại vi khuẩn

Vệ sinh
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các loại chất bẩn

Không đáng kểTừ dễ đến khóTan trong nước, 
hầu hết tan tốt
trong axít

Khoáng

Bị biến tính, rất
khó rửa

Rất khóKhông tan trong
nước, tan trong
kiềm, tan một
phần trong axít

Đạm

Polymer hoá, khó
rửa hơn

KhoùKhoâng tan trong 
nước, tan trong 
kiềm

Béo

Caramel hoá, khó
rửa hơn

DeãTan trong nöôùcÑöôøng

Thay đổi dưới tác
dụng của nhiệt

Khả năng dễ
rửa trôi

Độ tanChất 
bẩn

Vệ sinh

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nguyên tắc của vệ sinh

• Ta ̣o lực loại chất bẩn
• Giữ chất bẩn ở dạng huyền phù
• Chuyển chất bẩn đi

Thời gian tiếp xúcThơThờøii giangian tietiếápp xuxúùccTác dụng nhiệt
Tác động cơ học Tác dụng hoá chất

Chất bẩn

Liên kết của chất bẩn lên bề mặt
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tu
rb

ul
en

ce

Tác động cơ học
Tác động cơ học của dịch
rửa lên bề mặt của đường
oáng phụ thuộc:
• Không phụ thuộc nhiệt độ
• Vận tốc = rối (turbulence)
• Thời gian

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tác động cơ học
Tác động cơ học của dịch rửa lên bề mặt của bồn:
• Không phụ thuộc nhiệt độ
• Lưu lượng
• Thời gian

Lưu lượng > 200 l/giờ/m2 Lưu lượng > 300 l/giờ/m2
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tác động cơ học

Thiết kế của đường ống

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tác động cơ học

Thiết kế của đường ống
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tác động cơ học

Thiết kế của đường ống

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tác dụng của hoá chất-Kiềm
Xút (NaOH)
• Ưu điểm

Là kiềm mạnh nhất
Hòa tan được protein (đạm)
Chuyển chất béo thành xà phòng

 Rẻ tiền
• Nhược điểm

Khó tráng rửa
Khả năng làm ướt bề mặt thấp
Ăn da mạnh
Đặc biệt ăn mòn nhôm
Tạo tủa không tan với các khoáng chất trong nước (cần

phải rửa bằng axít)
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nồng độ hoá chất
Kiềm

Lưu ý:
• Bào tử có thể sống sót trong môi trường kiềm
• Theo thời gian số lượng sẽ tăng lên
• Nên kiểm soát lượng bào tử chịu nhiệt và giới hạn số
lần dùng hoặc thời gian thay mới dung dịch CIP

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các hoá chất kiềm khác
Những chất kiềm khác
• Silicate

Ít ăn mòn
Giảm tác dụng ăn mòn của xút
Dễ tráng rửa
Tủa với nước cứng

• Carbonate
Kiềm yếu
Hiệu quả thấp
Ít độc

• Phosphate
Làm mềm nước
Chống ăn mòn
Chất tạo nhũ, tạo chất rắn lơ lửng
Hiệu quả rửa thấp
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Axít

• Hoà tan các chất cặn của nước
cứng và khoáng chất

Axít nitric (HNO3)

Axít phosphoric (H3PO4) 

Ăn mòn

Độc

Tác dụng của hoá chaát-Axít

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Axít

Tác dụng của hoá chaát-Axít
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chất chống bám cặn cáu (EDTA, NTA, Polyphoshate)

• Cho vào để ngăn cáu cặn từ nước cứng, hoà tan các cặn
muối Ca và Mg, tạo phức.

Hoạt chất bề mặt

• Hoạt chất làm ướt bề mặt, giảm sức căng bề mặt, tạo tủa với
nước cứng, năng lực đi sâu vào bề mặt cao, không ăn mòn

Những chất khác

• Chất chống tạo bọt, chất tạo chất lơ lửng, chất chống ăn
mòn

Các loại hoá chất khác-Phụ gia

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nồng độ hoá chất
• Nồng độ hóa chất được đo bằng phương
pháp chuẩn độ hoặc thông qua phương pháp
đo độ dẫn. 

• Phương pháp đo độ dẫn phải thường xuyên
được kiểm chứng bằng phương pháp chuẩn
độ

Độ dẫn của
dung dịch
phụ thuộc vào
nhiệt độ, 
thông
thườngđộ dẫn
thay đổi
khoảng 1-
1.5%/oC
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chất lượng nước
 Tính chất quan trọng:

 Thành phần hoá học:

• Độ cứng: nước mềm có thể mang tính axít và vì vậy có thể
ăn mòn

• Hàm lượng Clorua

• pH

• Hàm lượng kim loại

• Vi sinh:

 Tuân thủ theo tiêu chuẩn của nước uống

 E. Coli < 1/100ml

 Tổng tạp khuẩn < 100/ml

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chất lượng nước
Theo IDF

Độ cứng 3-4odH

pH 6.5 – 7.5

Chlorine dö < 1 ppm

Chlorua (as NaCl) < 50 ppm

Sulphate < 100 ppm

Saét < 0,1 ppm

Mangan < 0,1 ppm

Chất rắn lơ lửng không có

TPC < 100 cfu/ml
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình CIP
1. Tráng:
Loại bỏ các chất dơ, giúp bảo toàn nồng độ của
hoá chất vệ sinh và giảm chi phí cho hoá chất.
2. Tuần hoàn với kiềm:
Loại chất đạm và béo
3. Xả nước:
Rửa sạch kiềm
4. Tuần hoàn với axít:
Loại các cáu cặn
5. Nước xả cuối:
Rửa sạch axít

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình CIP

• CIP toàn phần với kiềm: hằng ngày
• CIP toàn phần với kiềm + acid: hằng tuần khi sản xuất 1-2 ca/ngaøy
• Vệ sinh với kiềm + acid: hằng ngày khi sản xuất 3 ca/ngày và sản
xuất các loại sản phẩm khó rửa (sữa đậu nành, sữa cacao, sữa chua
uống, etc.)
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Như bước 4 - 68-103

10 phuùt60oC1.0%HNO3Tuaàn hoàn axít7

1 phútNhiệt độ
thường

NướcTráng nước lạnh, tuần
hoàn

6

Toái ña 30 
giây

Nhiệt độ
thường

NướcTráng nước lạnh, không
tuần hoàn

5

Toái ña 30 
giây

Nhiệt độ
thường

NướcTráng nước lạnh, không
tuần hoàn

43

12 phút80oC1.5%NaOHTuần hoàn kiềm3
10 phút60oCNướcTráng nước nóng2

Toái ña 60 
giây

Nhiệt độ
thường

NướcTráng nước lạnh1

H
AÈN

G
 N

G
ÀY

H
AÈN

G
 TUẦN

 (H
OẶC KH

I CẦN
)

Thời gian2Nhieät ñoä1Noàng
độ

Hoá
chất

PhaBöôùc

(1) Đo trên đường hồi.
(2) Bắt đầu đếm thời gian khi nồng độ, nhiệt độ và dòng đạt
(3) Bước 6-10 có thể lập lại 4 lần cho đến khi nước rửa cuối có độ
dẫn bằng nước cấp

Qui trình CIP máy rót
Qui trình CIP cho 1 máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình AIC thiết bị UHT

10 phút137oCNướcTráng nước
nóng

20 phuùt137oC1.5 – 2.5%NaOHTuaàn hoàn
kiềm

5 phút137oCNướcTráng nước
nóng

Thời gianNhieät ñoäNoàng ñoäHoaù
chất

Bước

AIC được thực hiện khi thiết bị UHT vẫn còn ở trạng thái tiệt
trùng AIC giúp kéo dài thời gian làm việc của UHT
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Qui trình CIP cuối thiết bị UHT

10 phútNướcTráng nước
nóng

5 phút105oCNướcTráng nước
nóng

30 phuùt105oC1 – 1.5%HNO3Tuaàn hoàn
axít

5 phút105oCNướcTráng nước
nóng

50 phuùt137oC1.5 – 2.5%NaOHTuaàn hoàn
kiềm

5 phút137oCNướcTráng nước
nóng

Thời gianNhieät ñoäNoàng ñoäHoaù
chất

Bước

CIP cuối được thực hiện khi thiết bị UHT đã xuống bước, 
không còn ở trạng thái tiệt trùng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP thiết bị UHT

• Đối với hệ thống trao đổi nhiệt dạng ống, trong quá trình sản
xuất các phân tử chất đạm (đặc biệt là whey) sẽ bị biến tính
và bám lên thành ống.

• Độ dày của lớp tủa bám càng lớn, việc truyền nhiệt từ nước
vào sản phẩm càng khó. Nhiệt độ của nước nóng phải tăng lên
để đảm bảo nhiệt cho sản phẩm đạt mức yêu cầu.

• Khi độ dày của lớp tủa tăng, đường kính của ống sẽ nhỏ lại
và làm cho vận tốc của sản phẩm tăng.

• Kết quả là thời gian lưu trong ống giảm.
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP – Tóm tắt các thông số quan trọng

•Nhiệt độ

•Thời gian

•Lưu lượng (vận tốc)

•Nồng độ
%

SỰ TIẾP XÚC

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tần suất CIP

Được vệ sinh khi máy rót vệ
sinh toàn phần

Xút hoặc
Xút + Axít

Hằng ngày sau
sản xuất
Ít nhất mỗi 24 
giờ

Bồn tiệt
trùng

Xút + AxítHằng ngày sau
sản xuất

Máy tiệt
trùng UHT-
CIP

Mỗi sản phẩm có khả năng
tạo tủa bám khác nhau, do 
vậy khoảng thời gian AIC sẽ
khác nhau.                                   
Không thực hiện quá 2 lần
AIC trong 1 chu kỳ sản xuất.

XuùtDelta t                      
> 5 - 10oC                                     

Máy tiệt
trùng UHT-
AIC

Löu yùHoaù chaátKhi naøo?Thieát bò
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Thieát bò cheá bieán noái vôùi
máy rót cũng được CIP cùng
lúc.                                           
Tham khảo OM

Xút hoặc
Xút + Axít

Hằng ngày sau sản
xuất
Ít nhất mỗi 24 giờ

(đường sản phẩm
phải trống và tất cả
các máy rót khác
dừng)           

Máy rót –
CIP toàn
phần

Tham khảo OM.                         
CIP trung gian phải được
thực hiện tức thì sau khi
dừng trừ trường hợp CIP toàn
phần sẽ được thực hiện
trong vòng 1 giờ.

Xút

Ngừng hoạt động
(sản phẩm vẫn còn
trong đường ống và
các máy rót khác
còn đang hoạt động)

Máy rót -
CIP trung
gian

Lưu yùHoaù chaátKhi naøo?Thieát bò

Tần suất CIP

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót
Vệ sinh trung gian



60

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót
Vệ sinh trung gian

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót
Vệ sinh toàn phần
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

Vệ sinh toàn phần

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót
Vệ sinh toàn phần
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

Yêu cầu về lưu lượng và áp suất cho CIP máy rót

Lưu lượng : tối thiểu 8,000 l/hr (tốt hơn 9,000 l/hr)

Áp suất: áp suất tối đa (trước AP valve) là 3.5 bar

Vệ sinh nối tiếp máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

Trong quá trình rửa trong đường ống và máy rót, áp
suất của dịch rửa sẽ giảm do:

• Sự khác nhau về áp suất thủy tĩnh đầu ra và đầu vào

• Sự khác nhau về vận tốc chảy trung bình của đầu ra
và đầu vào

• Năng lượng bị mất đi do ma sát

•Việc giảm áp suất sẽ phụ thuộc vào lưu lượng và vị
trí của đường ống/thiết bị.

Vệ sinh nối tiếp - Lưu lượng và việc giảm áp suất
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

• Áp suất giảm cần phải được phục hồi khi sử dụng
bơm ly tâm, do áp suất giảm sẽ dẫn tới lưu lượng giảm

• Các bơm tăng áp được cài đặt vào trước mỗi máy rót
giúp phục hồi áp suất giảm

Vệ sinh nối tiếp - Lưu lượng và việc giảm áp suất

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

• Áp suất giảm ở máy rót có thể từ 2-3 bar
• Trong quá trình vệ sinh nối tiếp nên bảo đảm áp
suất tại mỗi máy rót > 0.5 bar, khi đó lưu lượng qua 
các máy rót là như nhau

Vệ sinh nối tiếp - Lưu lượng và việc giảm áp suất
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Tran Phien/ 18-08-09

CIP của máy rót

• Vệ sinh song song máy rót sẽ không bị ảnh hưởng
bởi sự giảm áp suất

• Tuy nhiên rất khó kiểm soát lưu lượng tại mỗi máy
rót

• CIP của đường nitơ là CIP song song so với ống rót

Vệ sinh song song

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

UHT: damper của máy đồng hoá, định kỳ mở các
ống kiểm tra độ sạch và thay o-ring, vệ sinh tay và
thay đổi chương trình CIP khi cần thiết.

Vệ sinh bằng tay cho UHT
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Buồng tiệt trùng, phao rót, đầu
phun nitơ, băng tải; bàn nối giấy, 
lọc khí tại dao gió (air knife), casset
của bao bì, đầu gia nhiệt SA/LS; con 
lăn; bên ngoài máy rót; đệm; O-ring; 
v.v.

Ngâm dung dịch tẩy trùng
(Oxonia, VT6) cho ống rót, phao rót, 
đệm, O-ring.

Vệ sinh bằng tay cho máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vệ sinh hệ thống ngàm (jaw system) và final folder

Vệ sinh ngoài của máy rót (external 
cleaning)  

TBA 19



66

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hoa ́ chất cho vệ sinh máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vệ sinh bằng tay
Những lưu ý khi vệ sinh bằng tay:
• Vệ sinh bằng tay bị hạn chế khi thực hiện với hoá
chất và ở nhiệt độ cao.
• Phải sử dụng đúng dụng cụ để đạt được hiệu quả và
hạn chế sự hư hại của bề mặt thiết bị.
• Hiệu quả vệ sinh chủ yếu phụ thuộc vào khả năng
và động cơ làm việc của nhân viên.
• Nhân viên nên quan sát kỹ trước và sau khi thực
hiện vệ sinh bằng tay.
• Kết quả vệ sinh bằng tay sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng của sản phẩm



67

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vệ sinh và sát trùng tay

Vệ sinh và sát trùng tay:

Được thực hiện trước khi nhân viên vận hành tiếp
xúc với bao bì, strip và phụ tùng của máy sẽ tiếp xúc
với bao bì, strip (con lăn)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Sát trùng da
Diệt vi khuẩn gây bệnh
Giảm lượng vi sinh vật
Không cầøn thiết diệt bào tử

Điều quan trọng trong cả tiệt trùng và sát trùng là bề mặt phải
được rửa sạch trước đó.

Bề mặt tay
dơ

Sau khi rửa
với xà
phòng

Sau khi rửa
tay với cồn

Sau khi
tiệt trùng
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Sát trùng da

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá hiệu quả vệ sinh

• Định kỳ đánh giá hiệu quả vệ sinh (CIP, vệ
sinh bằng tay, v.v.)

• Đánh giá bằng mắt-Tiêu chuẩn: sạch

• Swab test, ATP test, TPC-Tieâu chuẩn: 100 
cfu/ml hoặc 1cfu/cm2

• pH, acidity, alkalinity, conductivity của nước
rửa cuối-Tiêu chuẩn: tương đương chất lượng
nước dùng cho vệ sinh
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Lấy mẫu theo xác suất
thống kê

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kế hoạch lấy mẫu
Các câu hỏi liên quan đến kế hoạch lấy mẫu
• Như thế nào là một kế hoạch lấy mẫu tốt?
Câu trả lời: không có một kế hoạch lấy mẫu “an 
toàn”
• Cần lấy bao nhiêu mẫu kiểm tra để an toàn khi
xuất hàng?
Câu trả lời: kiểm tra 100%

Bất kỳ kế hoạch lấy mẫu nào cũng có một rủi ro
nhất định

Xác suất thống kê trong lấy mẫu giúp đánh giá
được rủi ro



70

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kế hoạch lấy mẫu
• Lấy mẫu ngẫu nhiên: lấy mẫu bất kỳ từ lô hàng với
cơ hội lấy mẫu cho mỗi mẫu là như nhau
• Lấy mẫu chủ đích

Bắt đầu
Kết thúc
Thay giấy
Thay strip
Dừng máy
Chuyển từ UHT sang A-tank hay ngược lại
V.v.

• Chỉ áp dụng xác suất thống kê cho mẫu ngẫu
nhiên.
• Không bao giờ trộn lẫn mẫu ngẫu nhiên và chủ
đích

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kế hoạch lấy mẫu

Mục đích của việc lấy mẫu chủ đích

• Kiểm soát sự ảnh hưởng của các sự kiện trong
sản xuất của một lô hàng

• Kết quả thu thập từ nhiều lô giúp cải tiến một
bước hoặc một qui trình nào đó trong sản xuất
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Tran Phien/ 18-08-09

Kế hoạch lấy mẫu
Kết quả kiểm tra của mẫu chu ̉ đích giúp cải

thiện qui trình
Aimed sampling-Defect sources

-
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Filler 1

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kế hoạch lấy mẫu

Mục đích của việc lấy mẫu ngẫu nhiên

• Giúp dự đoán tỉ lệ hư hỏng của toa ̀n bô ̣ lô hàng

• Kết quả thu thập từ nhiều lô giúp đánh giá chất 
lượng sản xuất của một nhà máy (theo chuẩn
Poisson)
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Tran Phien/ 18-08-09

Xác suất thống kê trong lấy mẫu ngẫu nhiên
• Theo xác suất thống kê, lấy mẫu ngẫu nhiên là lấy
mẫu bất kỳ trong lô hàng với cơ hội lấy mẫu là như nhau
cho tất cả các mẫu không phụ thuộc vào thời điểm sản
xuất.

• Trong sản xuất thực tê ́, việc lấy mẫu ngẫu nhiên như
trên khó có thê ̉ áp dụng, cho nên mẫu ngẫu nhiên được
lấy theo thời gian sản xuất.

• Việc lấy mẫu như thê ́ nào sẽ phụ thuộc vào AQL (mức
chất lượng chấp nhận)

• Có thê ̉ áp dụng 2 loại hàm xác suất thống kê trong
việc lấy mẫu: hàm liên tục và hàm không liên tục.

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

AQL (Accepted Quality Level)             
Mức chất lượng chấp nhận 

AQL được quyết định bởi Ban Giám Đốc va ̀ biểu hiện
sự cân đối giữa:

• Gia ́ thành để đạt được chất lượng tốt hơn (tăng
cường kiểm tra nha ̀ cung cấp, kiểm soát sản xuất/chất
lượng chặt che ̃ hơn, dùng máy móc chính xác, hiện
đại hơn, nguyên liệu có chất lượng cao hơn, v.v)

• Gia ́ thành cho phép chất lượng thấp hơn (tỉ lê ̣ sản
phẩm bị loại tăng, thời gian dừng máy tăng, nhiều
khiếu nại từ khách hàng hơn, hình ảnh vê ̀ chất lượng
của sản phẩm bị giảm, v.v.)
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Tran Phien/ 18-08-09

AQL (Accepted Quality Level)             
Mức chất lượng chấp nhận 

AQL va ̀ tỉ lê ̣ khiếu nại từ khách hàng (người tiêu dùng)

• Thống kê cho thấy chỉ có 1 khiếu nại từ khách hàng từ 100 sản phẩm hỏng.
• Khiếu nại nên ở mức <1 sản phẩm hỏng /1,000,000 sản phẩm bán ra

AQL Khả năng khiếu nại từ k.hàng    Tỉ lệ khiếu nại

1 : 100 100 : 1,000,000 Quá cao

1 : 1,000 10   : 1,000,000  Cao

1: 10,000 1     : 1,000,000 Mức chấp nhận được

1 : 100,000       0.1  : 1,000,000 Kho ́ đạt được

1 : 1,000,000   0.01: 1,000,000 Không thực tê ́ 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

AQL (Accepted Quality Level)             
và (PQL) Production Quality Level

• Từ mức qui định AQL của ban giám đốc, các bô ̣ 
phận trong công ty thiết lập các qui trình kiểm soát
chất lượng va ̀ đầu tư thiết bị phu ̀ hợp

• Đê ̉ đánh gia ́ việc đạt AQL nha ̀ máy có thê ̉ dựa vào
xác suất thống kê va ̀ tính toán Production Quality 
Level. Thông thường hàm Poisson được dùng đê ̉ 
tính toán AQL dựa trên sô ́ lượng mẫu hỏng va ̀ tổng
lượng mẫu kiểm tra

• PQL không tính trên tỉ lê ̣ phần trăm sản phẩm
hỏng trên tổng lượng mẫu kiểm tra
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Hàm xác suất thống kê liên tục -
Poisson

• Mẫu được đo với giá trị đo là đại lượng ngẫu nhiên
rời rạc (đạt tiệt trùng hay không).

• Đại lượng này có phân phối nhị thức biểu diễn cơ
hội xảy ra một biến cố (mẫu hư), phụ thuộc vào hai
tham số là số lượng mẫu và tỉ lệ xảy ra biến cố (tỉ lệ
mẫu hư).

• A ́p du ̣ng khi tỉ lệ gặp biến cố (tỉ lệ mẫu hư mẫu hư) 
thấp

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hàm Poisson

Định nghĩa:

Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X (mẫu hư) nhận các giá trị k (số mẫu
hư) là 0,1, ...n với xác suất tương ứng được tính theo công thức trên
được gọi là phân phối Poisson với tham số a (a = cơ hội gặp một
bieán coá – mẫu hư)

a = n x p

n = cỡ lô mẫu; p = tỉ lệ xảy ra của biến cố (tỉ lệ hư hỏng của lô
hàng - AQL)      
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Hàm Poisson – Ví dụ
Một lô hàng có tỉ lệ hư hỏng là 0.1% (AQL 1:1,000), QC lấy
mẫu ngẫu nhiên 200 mẫu, tìm xác suất để không tìm thấy
mẫu hư

Giải
Cơ hội gặp 1 mẫu hư trong 200 mẫu là:
a = 200 x 0.1% = 200 x 0.001 = 0.2

Xác suất để tìm thấy 0 mẫu hư là:
0.20

P (X=0) =  e-0.2 = 0.8187 (82%)     
0!

82%, trong 200 mẫu không có mẫu hỏng
=> Xác suất để tìm thấy tối thiểu một mẫu hư là 18%

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hàm Poisson – Ví dụ
Một lô hàng có tỉ lệ hư hỏng là 0.1%, QC lấy mẫu ngẫu
nhiên 2300 mẫu, tìm xác suất để không tìm thấy mẫu hư

Giải
Cơ hội gặp 1 mẫu hư trong 2300 mẫu là:
a = 2300 x 0.1% = 2300 x 0.001 = 2.300

Xác suất để tìm thấy 0 mẫu hư là:
2.3030

P (X=0) =  e-2.300 = 0.10 (10%)     
0!

10%, trong 2300 mẫu không có mẫu hỏng
=> Xác suất để tìm thấy tối thiểu 1 mẫu hư là 90%
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Hàm Poisson – Ví dụ

• Như vậy, theo Possion, nếu lô hàng có tỉ lê ̣ hư hỏng
0.1%, nếu QC lấy 2300 mẫu để kiểm tra thì có nhiều cơ hội
tìm thấy mẫu hỏng.

• Lượng mẫu lớn như vậy là không thực tế, do vậy hàm
Poisson không dùng cho việc đánh gia ́ xuất lô hàng có đạt
AQL hằng ngày, mà dùng đê ̉ đánh gia ́ việc đạt độ tiệt trùng
của thiết bị hoặc nha ̀ máy dựa vào kết quả gộp của nhiều
lô

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hàm Poisson – Ví dụ

Production quality level, QPL, 95% confidence

0

0.3

0.6

0.9

1.2

Filler 1 Filler 2 Filler 3

Number of defect 
per 10,000 packages

PQL upper
PQL lower

AQL 1:10,000
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Hàm Poisson – Tính toa ́n PQL

0.07 %and0.00 %between
The defect rate is with 95% probability 

0.06 %and0.01 %between
The defect rate is with 90% probability 

0.067%0.060%Defect Rate High:

0.004%0.005%Defect Rate Low:

6.695.98m-higher value :

0.360.53m-lower value :

95 % Probability90 % ProbabilityCalculated result

2Defects

10,000Samples

CALCULATION CONFIDENCE INTERVAL

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hàm xác suất thống kê không liên tục 
Chuẩn quân đội

• Có thê ̉ áp dụng cho việc đánh gia ́ xuất hàng hằng
ngày dựa vào cỡ lô và AQL.

• Dựa vào số lượng mẫu hỏng (ngẫu nhiên) va ̀ dựa
vào các bảng normal inpsection/tightened inpection
va ̀ reduced inspection mà có thê ̉ quyết định lô hàng
được xuất hay không.

• Có thê ̉ dùng chuẩn quân đội đê ̉ lấy mẫu mở rộng

• Không thê ̉ gộp kết quả của nhiều lô
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Tran Phien/ 18-08-09

Chuẩn quân đội
Lượng mẫu

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chuẩn quân đội
Normal inspection
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chuẩn quân đội
Tightened inspection

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chuẩn quân đội
Reduced inspection
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Độ kín bao bì

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Nhựa Polyethylene – chống ẩm từ bên ngoài

Giấy – tạo độ cứng

Nhựa Polyethylene – hàn dính nhôm và giấy
Phoi nhôm – ngăn oxy, ánh sáng, mùi tác động lên sản phẩm

Nhựa Polyethylene – hàn dính nhôm và lớp nhựa bên trong
Nhựa Polyethylene (mPE) – hàn kín sản phẩm bên trong

1

2

3

4

5
6

Bao bì Aseptic

mPE = hỗn hợp của mLLDPE và LDPE

mLLDPE = metallocene Linear LDPE
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Strip

EVOH

MPM MSE

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Mối hàn

Áp suất

Nhiệt

Làm nguội

Thời
gian
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kỹ thuật hàn của các loại máy ro ́t

Máy rót SA LS TS Tai

TBA 19 Hàn cảm ứng Hàn bằng
khí nóng Hàn cảm ứng Hàn bằng

khí nóng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá ngoại quan
1. In ngày sản xuất

3.  Hàn tai

2. Khối lượng

Đúng, rõ ràng, tuân thủ
theo qui định pháp luật

Đủ, với độ lệch trong
mức cho phép

Hàn tai không dính sẽ
gây ảnh hưởng đến hiệu
suất dây chuyền và độ
kín bao bì
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá ngoại quan
4. Nếp gấp và tạo hộp

ĐẠT

KHÔNG 
ĐẠT

Nếp gấp và tạo hộp
không đúng vị trí sẽ
gây nên những lực
căng cơ học tại các
góc và dẫn đến bao
bì không kín. 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá ngoại quan

(Tham khảo OM 
về kích thước)

5.  Overlap (chồng mí)

6.  Bề mặt, 
ngoại quan

Overlap là một thông số
quan trọng giúp việc tạo
hộp được tốt

Quan sát xem có các vết
trày xước hoặc các vết cấn
trên bao bì, các vết trày
xước và cấn có thể dẫn
đến bao bì không kín
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá ngoại quan
7.  Một số lỗi liên quan đến ngoại quan

Nguyên nhân: forming ring roller, ống giấy, 
folding flap, volume flap, volume cam, tube 
support roller, web tension

Móp trên đỉnh hộp: chỉ mang tính
thẩm mỹ hoặc có thể gây nên xì sản
phẩm
Nguyên nhân: web tension (bending roller, 
calendar roller, forming ring, sự đồng bộ
giữa crease wheel và hệ thống jaw

Gấp góc hộp: chỉ mang tính thẩm mỹ
hoặc có thể dẫn tới xì bao bì

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Đánh giá ngoại quan
7.  Một số lỗi liên quan đến ngoại quan

Hộp bị nhíu: chỉ mang tính thẩm mỹ
hoặc có thể dẫn tới bao bì không kín

Nguyên nhân: bộ forming hoặc ống giấy, 
ống rót không thẳng hàng với bộ jaw; đường
kính của ống giấy lớn

Xước/mài hộp: chỉ mang tính
thẩm mỹ hoặc có thể dẫn tới
xì bao bì
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kiểm tra mối hàn ngang TS             
(Transversal Sealing)

Phương pháp xé mối hàn

Những điểm
có mối nguy
cao

• Góc

• Điểm giao
giữa TS và LS

• Có nhựa chảy

Cắt khoảng tối
đa 1mm từ
mép

Kiểm tra nhựa
chảy (quá
nhiệt ?)

Xé mối hàn
bằng kềm

Kiểm tra nhanh

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Mối
hàn
đạt

Mối hàn không đạt

Ridge

Ridge

Kiểm tra mối hàn ngang TS (Transversal Sealing)
Phương pháp xé mối hàn

Có
màng
nhựa
giữa 2 
bên
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Phương pháp hoà tan bao bi ̀
Hoaù chaát:
NaOH 15% 
(chậm ~ 6 giờ) 
hoặc
HCl 30% 
(nhanh ~ 1giờ). 

Kiểm tra mối hàn ngang TS            
(Transversal Sealing)

Đô ̉ mực kiểm
tra xì

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Mối hàn đạt

Mối hàn không đạt

Kiểm tra mối hàn ngang TS        
(Transversal Sealing)

Phương pháp hoà tan bao bi ̀

A > 0
B < 0.2

Mối hàn không đạt
Quá nhiệt, nhựa
chảy và gây xì ở
mép mối hàn
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

2 mm
0.3 mm 0.3 mm

Kiểm tra mối hàn ngang TS        
(Transversal Sealing)

Phương pháp hoà tan bao bi ̀

0.4 mm

2 mm Bọt khí

Mối hàn đạt
Bọt khí nho ̉ 
sẽ không
ảnh hưởng
đáng kể đến
chất lượng

mối hàn

Bọt khí
Đường hàn không đều về phía dao cắt. Kiểm tra dao cắt

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kiểm tra mối hàn ngang TS             
(Transversal Sealing)

Phương pháp hoà tan

Mối hàn
không đạt

Sản phẩm bị kẹt bên
trong mối hàn

Mối hàn bị quá nhiệtMối hàn có các rãnh về
phía dao cắt
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Kiểm tra mối hàn ngang TS             
(Transversal Sealing)

Kiểm tra nứt nhôm-Phương pháp bô ̉ sung cho hoa ̀ tan bao bì

Chuẩn bị mẫu

Dùng nguồn sáng
để kiểm tra xem
nhôm có bị nứt
không

Đạt Không đạt (mẫu hoà tan cho
thấy mối hàn không có tại điểm
nhôm nứt)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Kiểm tra ngoại quan

• Khi có hiện tượng quăn strip, có thể chỉnh strip 
bên phần SA lớn hơn LS. Hiện tượng này xảy ra
với MPM strip

• Air gap < 1.0 mm

Kiểm tra mối hàn dọc LS              
(Longitudinal Sealing)
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Mối hàn không đạt

Mối hàn bị giộp do 
quá nhiệt hoặc bao
bì aåm/cuõ

Nhựa PE chảy và kết trên
bao bì bên dưới mối hàn

Mối hàn quá nhiệt hoặc
đường đi của bao bì
không chuẩn

Kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra mối hàn dọc LS               
(Longitudinal Sealing)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Zonoscope
Áp dụng:

• Đánh giá sự phân phối của nhiệt

• Kiểm tra ngoại quan bề mặt bao bì
(trày xước) 

Trày xước trên bề mặt

Màu không đều, nhiệt không đều

Kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra mối hàn dọc LS (Longitudinal 
Sealing)
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Phương pháp xé mối hàn
Mối hàn đạt Mối hàn không đạt

Kiểm tra mối hàn dọc LS         
(Longitudinal Sealing)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Phương pháp bơm mực

Những điểm
thường bị xì mực

Kiểm tra mối hàn dọc LS               
(Longitudinal Sealing)
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Mối hàn
đạt

Mối hàn
không đạt

Phương pháp bơm mực
Kiểm tra mối hàn dọc LS (Longitudinal Sealing)

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Cách pha mực đỏ
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Kiểm tra độ kín bao bì
Phương pháp kiểm điện

1 2

3 4

+

-

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

External layer

Paper board

Lamination layer

Inner layers
Al-foil

LÊN ĐIỆN

Không đạt XÌ MỰC

NaCl 1%

Kiểm tra độ kín bao bì
Phương pháp kiểm điện

Khi kết quả kiểm tra lên điện, 
cần kiểm tra mực để xác định
điểm bị xì

Mối hàn ngang khi bị xì nhỏ sẽ
không được phát hiện
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Tran Phien/ 18-08-09

Phương pháp kiểm mực

External layer

Paper board

Lamination layer

Inner layers
Al-foil

XÌ MỰC

Không đạt

1 2

Mẫu khô

3 4

Đổ mực vào và để yên
5 phút, rút mực ra bằng
ống hút

Kiểm tra độ kín bao bì
Lau khô hoặc làm khô
bằng khí nén

Xé lớp giấy bên ngoài

Nếu thấy vết mực là
bao bì bị xì

Thao tác sai

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Dụng cụ và hoá chất kiểm tra mối hàn và
độ kín bao bì
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Bảo đảm chất lượng 
trong sản xuất sản phẩm 
Aseptic

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Định nghĩa của kiểm soát chất lượng QC

Kiểm soát chất lượng

• Bảo đảm nguyên liệu, quá trình sản xuất, thành
phẩm, việc lưu trữ và phân phối sản phẩm đúng
theo chuẩn qui định. 

• Đánh giá lô dựa trên việc lấy mẫu ngẫu nhiên
(tuân theo các hướng dẫn về xác suất thống kê)
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Tran Phien/ 18-08-09

Định nghĩa của bảo đảm chất lượng QA 

Bảo đảm chất lượng

• Ngăn ngừa sự vượt chuẩn của qui trình sản xuất
và sản phẩm thông qua các qui định về công
nghệ, tiêu chuẩn và các hệ thống quản lý chất 
lượng.   

• Các hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng
như ISO, HACCP, GMP, TQM, PQM, etc.

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Khác nhau giữa QA và QC
Kiểm soát chất lượng – giới hạn chính
• Một số phương pháp phân tích rất đắt tiền
• Thời gian là cần thiết cho một số phân tích
• Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên không phải là luôn

luôn hiệu quả
• Kết quả luôn luôn là “sau sự kiện”. Kiểm soát chất 

lượng không là biện pháp ngăn ngừa

Bảo đảm chất lượng
• Ngăn ngừa mọi sai lệch với tiêu chuẩn chất lượng
• Tiêu chuẩn chất lượng thống nhất ở mọi công đoạn.
• Tất cả các bộ phận đều tham gia bảo đảm chất lượng

(Kiểm soát chất lượng; Sản xuất; Bảo trì; Tiếp thị; Ban 
giám đốc)
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Vsv sống
sót sau

tiệt
trùng

Tái
nhieããm

Thành
phẩm

Tái nhiễm = 
độ hở + lượng nhiễm

của môi trường

Vsv sống = 
Lượng vsv đưa vào + 

thông số sản xuất

Tổng vsv = 
Vsv sống + tái

nhiễm

Sự hiện diện của vi sinh vật trong
thành phẩm

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

CIP

Pre-
sterilization

Load  Process

Load  Process
Load  

Tightness

Load  Process

Load  Process

Tiệt trùng

sản phẩm

Tiệt trùng

thiết bị

Tiệt trùng
bao bì

Tiệt trùng

thiết bị

Duy trìđiều kiệntiệt trùng

Ñ
ộ

kí
n

ba
o

bì

Tiệt trùng

thiết bị

Bảo đảm chất lượng trong công nghệ tiệt trùng
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Tran Phien/ 18-08-09

UHT – Tiệt trùng thiết bị (Pre-sterilization)
Bảo đảm chất lượng : UHT

UHT Tietä trùng
thiết bị bằng

nước nóng
Thời gian

Nhiệt độ

Vệ sinh thiết bị
(CIP, vệ sinh

bằng tay)

Điểm kiểm soát

Thông số kiểm soát

> 133oC

30 min.

Giá trị chuẩn

Nồng độ

Hoá chất

Lưu lượng

50 phuùt NaOH
30 phuùt HNO3

2.0%NaOH
1.2% HNO3

NaOH
HNO3

6,000 l/hr.

bằng nhiệt độ tiệt
trùng sản phẩm

137oC NaOH
105oC HNO3

Thời gian

Nhiệt độ

Kiểm soát vi sinh vật còn sống sót sau tiệt trùng thiết bị

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

UHT – Tiệt trùng sản phẩm

UHT

Thời gian

Gia nhiệt Nhiêt độ

Lưu nhiệt 4 s

137 - 140°C

Điểm kiểm soát

Thông số kiểm soát

Giá trị chuẩn

Bảo đảm chất lượng: UHT

Lưu lượng
không đổi

Thể tích của
ống lưu nhiệt

Chiều dài
không đổi

Đường kính
giảm do 
sp bám

Độ lệch nhiệt độ
5 – 10oC

Kiểm soát vi sinh vật còn sống sót sau tiệt trùng sản phẩm

Chất lượng
ng.liệu và tiền

chế biến

Lượng bào tử
trước tiệt trùng

Dựa trên AQL 
và hiệu quả tiệt

trùng
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UHT – Độ kín
Bảo đảm chất lượng: UHT

UHT

Độ kín của
hệ thống*

Tái nhiễm

Đệm Màng Nứt, lỗ mọt

Kín

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm *

*: trong giai đoạn làm nguội

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chuyển vô trùng – Tiệt trùng thiết bị (Pre-sterilization)
Bảo đảm chất lượng – Chuyển vô trùng

Chuyển
vô trùng

A-Tank, đường
ống và bộ lọc
khí bằng hơi

Thời gian

Nhiêt độ

30 min.

125oC

Thời gian

Nhiệt độ

Nồng độ

Hoá chất

Lưu lượng

24 phuùt NaOH
20 phuùt HNO3

1.5%NaOH
1.0% HNO3

NaOH
HNO3

13,000 l/hr.

80oC NaOH
60oC HNO3

Vệ sinh thiết bị
(CIP, vệ sinh

bằng tay)
Điểm kiểm soát

Thông số kiểm soát

Giá trị chuẩn

Kiểm soát vi sinh vật còn sống sót sau tiệt trùng thiết bị

Tùy thuộc vào
kích thước

bồn và đường
ống
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Chuyển vô trùng – Độ kín

Bảo đảm chất lượng – Chuyển vô trùng

Chuyển
vô trùng

Độ kín của
hệ thống van/

bồn/ đường ống

Tái nhiễm

Đệm Màng Nứt & lỗ mọt

Kín
Lọc khí tiệt

trùng

Thay sau 50 
lần tiệt trùng

Áp khí tiệt
trùng dương

1.0 bar

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Khoang hơi

Nhiệt độ
110oC

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tiệt trùng bao bì - TBA/19

Tiệt trùng
bao bì

Hoá chất Nồng độ Tiếp xúc Thời gian Nhiệt độ

30 - 50% Ngâm trong
6.4 s

Đầu dò mức 70°CH2O2

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Bảo đảm chất lượng – Máy rót

Độ sạch
bao bì

Bao bì sạch
Điều kiện vệ

sinh tốt
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Tiệt trùng thiết bị-TBA/19

Hơi
van C

Khí nóng, 
khô

Thời gian

Nhiệt độ

Nhiệt độ

Tiệt trùng
thiết bị Tiệt trùng

Rửa thiết bị
(CIP, vệ

sinh bằng tay)

Thời gian

Nhiệt độ

Nồng độ

Hoá chất

Tiếp xúc

>12 phút NaOH
>10 phút HNO3

1.5%NaOH
1.0% HNO3

NaOH
HNO3

> 8,000 l/hr.

80oC NaOH
60oC HNO3

>13 phút

130oC

270oC

Hydrogen
Peroxide 

Thời gian
phun

Nồng độ

9< T< 40s

32 – 48%

Lượng phun > 100ml

Thời gian
làm khô

20 min.

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Bảo đảm chất lượng – Máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Duy trì điều kiện tiệt trùng - TBA/19

Áp dương khí
tiệt trùng

Tiệt trùng khí

Áp dương

Thời gian

Nhiệt độ

Thiết kế
của thiết bị

360oC 

Duy trì
tiệt trùng

Khoang hơi

20-30 mmWC
(trong quá trình

sản xuất)

Nhiệt độ 110oC

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Bảo đảm chất lượng – Máy rót
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Độ kín bao bì

Độ kín
bao bì

Bao bì kín
Mối hàn

Độ kín bao bì Đạt theo yêu
cầu

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm

Ngoại quan

Đo điện

Mực

Xé

Hoà tan

Bảo đảm chất lượng – Máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Độ kín bao bì

Độ kín
bao bì

Thành phẩm Không làm hư hại
bao bì sản phẩm

Điểm kiểm soát Thông số kiểm soát Giá trị chuẩn

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm Băng tải

Đóng thùng

Chất lượng thùng
carton

Chất lượng pallet

Lưu kho/Vận
chuyeån/phaân phoái

Thời gian/Độ ẩm

Bảo đảm chất lượng – Đóng thùng, lưu kho 
và vận chuyển
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bảo quản sản phẩm

Bảo đảm chất lượng – Đóng thùng, lưu kho 
và vận chuyển

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễmNÊN

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bảo quản sản phẩm

Bảo đảm chất lượng – Đóng thùng, lưu kho 
và vận chuyển

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm

KHÔNG NÊN
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bảo quản sản phẩm

Bảo đảm chất lượng – Đóng thùng, lưu kho 
và vận chuyển

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễm
KHÔNG NÊN

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bảo quản sản phẩm

Bảo đảm chất lượng – Đóng thùng, lưu kho 
và vận chuyển

Kiểm soát vi sinh vật tái nhiễmKHÔNG NÊN
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Xử lý hư hỏng

về vi sinh

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý hư hỏng

• Xử lý hư hỏng là cần thiết khi sản phẩm hay quá trình sản
xuất không đạt theo yêu cầu.

• Khi nào bắt đầu xử lý hư hỏng:
Mẫu kiểm tra của phòng thí nghiệm bị hỏng
Hàng kiểm tra tại kho bị hỏng
Khiếu nại từ thị trường
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý hư hỏng theo kinh nghiệm và hệ thống

Theo hệ thống
• Xác định được
nguyên nhân
• Có thể truyền đạt/ 
hướng dẫn
• Tốn thời gian
• Tốn kém

Đòi hỏi:
• Sự hợp tác

Theo kinh nghiệm
• Nhanh
• Ít tốn kém
• Nguyên nhân có thể
không tìm ra
• Không thể truyền đạt/ 
hướng dẫn

Đòi hỏi:
• Kinh nghiệm
• Trực giác
• MAY MẮN

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Công cụ quan trọng trong xử lý sự cố là:

SUY LUẬN HỢP LÝ !!
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Kiểm soát chất lượng
• Sản xuất
• Kỹ thuật

Thành lập đội xử lý hư hỏng!

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Hư hỏng

Thông tin

Phân tích và lý thuyết gây ra
hư hỏng

Biện pháp khắc phục

Đúng hay sai

Đánh giá lý thuyết

QA

Qui trình xử lý sự cố theo hệ thống
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tổng quan qui trình sản xuất
• Sản phẩm
• Vi sinh vật
• Phân bố
• Tỉ lệ của hư hỏng
• Loại hư hỏng
• Lịch sử của vấn đề
• Độ kín bao bì
• Thông tin và số liệu trong quá trình

sản xuất

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin

Chỉ thu thập
những thông
tin liên quan!

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tổng quan qui trình sản xuất

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Tổng quan qui trình sản xuất

• Hệ thống có 1 máy rót, không có bồn tiệt trùng

• Hệ thống có 1 máy rót và bồn tiệt trùng

• Hệ thống có nhiều máy rót, không có bồn tiệt trùng

• Hệ thống có nhiều máy rót và bồn tiệt trùng

Lương
thông

tin cần

Ít

Nhiều

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Sản phẩm có độ axít cao

• Sản phẩm có độ axít thấp

• Sữa có đường

• Sữa cacao

• Sản phẩm có “head space”

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin

Sản phẩm
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Thông tin quan trọng về vi sinh vật

• Gram âm: nhạy nhiệt = tái nhiễm

• Gram dương: nhạy nhiệt = phần lớn là tái
nhiễm

• Gram dương bào tử: chịu nhiệt = phần lớn là
vi khuẩn còn sống sót sau quá trình tiệt trùng

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin

Vi sinh vật

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chỉ quan tâm đến loại vi khuẩn nhạy nhiệt nhất
• G-: trực khuẩn (diệt ở nhiệt độ >75oC).
• G+: cầu hoặc trực khuẩn (diệt ở nhiệt độ 85-100oC).
• G+ bào tử (spore): trực khuẩn (bacillus) (diệt ở nhiệt độ

>100oC).
Thành phẩm nhiễm G-: tái nhiễm (hệ thống, bao bì bị hở ở
khu vực có nhiệt < 75oC)
Thành phẩm nhiễm G+: tái nhiễm (hệ thống bị hở ở khu
vực có nhiệt 75-85oC), CIP hoặc rửa tay không sạch, còn
sản phẩm bám.
Nhiễm G+ bào tử: CIP không đạt, hệ thống không sạch ở
những khu vực có xử lý nhiệt (sản phẩm cháy), mức độ
nhiễm cao hơn khả năng tiệt trùng của hệ thống, tái nhiễm
khi hệ thống bị hở ở khu vực có nhiệt độ >100oC.   

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Vi sinh vật
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Định danh sơ bộ vi khuẩn

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Biểu đô ̀ hư hỏng



111

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Biểu đô ̀ hư hỏng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Biểu đồ phải dựa trên kết quả từ lượng mẫu đủ

Ví dụ: 2 mẫu/pallet

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Biểu đô ̀ hư hỏng
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Biểu đồ phải dựa trên kết quả từ lượng mẫu đủ

Ví dụ: kết quả lấy mẫu mở rộng 20 mẫu/pallet 

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Biểu đô ̀ hư hỏng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Chỉ bị một lô

Nhiều lô nhiễm, 
xảy ra không
theo qui luật, lúc
có lúc không

Nhiều lô nhiễm, 
tỉ lệ hỏng giảm
dần

Nhiều lô nhiễm, 
tỉ lệ hỏng tăng
dần

Nhiều lô nhiễm, 
xảy ra liên tục, 
tỉ lệ hỏng bằng
nhau hoặc tăng
giảm kkhông
theo qui luật

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Lịch sử của vấn đề
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Loại hư hỏng

Phồng = tái nhiễm

Không phồng (chua, mùi vị thay đổi) 
= tái nhiễm hoặc vi khuẩn còn sống
sau tiệt trùng

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Loại hư hỏng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi khuẩn và sự thay đổi sản phẩm 

(-) sản phẩm kg 
đổi(+)(+)(+)(+)ActinomycesK: +Dương

pH > 5.3(-)(-)+ (đông tụ)

+ (ôi dầu, mùi
xà phòng, sinh
enzyme chịu

nhiệt)

Bacillus (spore)K: +Dương

(-)                 
(-)                 

(-) pH kg giảm

(+)                   
(+)                                  
(+)

(-)                   (-
)                                  

(-)

(-)                         
(-)                                        
(-)

(+)                              
(+)                                                             
(+)

Sarcina
Staphylococcus  

Micrococcus
K: +Dương

pH giảm (<5)+ (sinh axít và it 
khí)

+ (sinh axít và it 
khí)+ (đông tụ)-StreptococcusK: -Dương

pH giảm (<5)+ (sinh axít và ít
khí)

+ (sinh axít và ít
khí)

+ (đông tụ, tách
lớp do tạo thành

axít lactic)
-LactobacillusK: -Dương

pH giảm nhẹ----SammonellaO: -Âm

pH giảm+ (sinh axít và
khí)

+ (sinh axít và
khí)

+ (đông tụ, sinh
enzyme chịu

nhiệt)
(-)Enterobacteriace

aO: -Âm

pH giảm nhẹ--
+ (đông tụ, sinh

enzyme chịu
nhiệt)

+ (ôi dầu, mùi
xà phòng, sinh
enzyme chịu

nhiệt)

PseudomonasO: +Âm

pHPhân hủy đườngPhân hủy
lactose

Phân hủy
protein

Phân hủy chất 
beùoTeânOxidase

KatalaseGram
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Vi khuẩn và sự thay đổi sản phẩm 

100oC-/+nhö boätBuïi, đất, sữa
cháyActinomycesK: +Dương

20s 120oC          
4s 140oC(+)

có bào tử, 
khuẩn lạc mọc
lan tràn khắp

đĩa

Bụi, đất, sữa
cháyÑaéngBacillus (spore)K: +Dương

70oC              
70oC
100oC

(-)                   
(-)                                  
(-)

Vaøng/lôùn
Vàng (gold)                       

Vaøng/ñoû/trắng

Giaáy
Người

Không khí

(-)                              
(-)                                                             
(-)

Sarcina
Staphylococcus  

Micrococcus
K: +Dương

85oC(-)Cống, sản phẩm
lên menStreptococcusK: -Dương

85oC(-)Cống, sản phẩm
lên men

Mùi áxit
dễ chịu, 
mùi bơ

LactobacillusK: -Dương

75oC
(-)             

enzyme 
(+)

không màu
Phân, nước, 

không khí, khắp
mọi nơi

Phân khô, 
axít

Enterobacteriac
eaO: -Âm

75oC
(-)             

enzyme 
(+)

Xanh lá cây
nhaïtNöôùc

Mùi cá, 
bắp cải, 
trái cây

PseudomonasO: +Âm

Nhiệt độ
tiêu hủy

Bền
nhiệt

Hình dạng
trên đĩa TPC

Nguồn lây
nhieãmMuøi, vòTeânOxidase

KatalaseGram

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Tỉ lệ hư hỏng
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Tỉ lệ hư hỏng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Độ kín của bao bì

• Bao bì không kín thường tạo hộp phồng

• Bao bì không kín thường đi kèm với nhiễm vi khuẩn nhạy
nhiệt

• Luôn luôn kiểm tra độ kín bao bì đầu tiên khi hư hỏng liên
quan đến hộp phồng

• Khi mối hàn bị xì nhỏ (channel leak): hộp phồng xảy ra
liên tục theo thời gian, tỉ lệ tăng lên khi sản phẩm được di
chuyển.   
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống- Thu thập thông tin
Thông tin từ vận hành

Cần thông tin từ nhật ký vận hàn sản xuất

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Xử lý sự cố theo hệ thống
Nguyên tắc

• Thu thập và phân tích:
Thông tin về vi sinh
Phân bố của hư hỏng
• Dùng:
Suy luận hợp lý
• Và:
Loại trừ để xác định khu vực gây
nhiễm
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Các bước trong xử lý sự cố

1. Tổng quan của hệ thống

2. Xác định hư hỏng có liên quan đến máy rót (so sánh các
máy rót, lấy mẫu mở rộng khi cần)

3. Thiết lập biểu đồ hư hỏng (lấy mẫu mở rộng khi cần)

4. Định danh sơ bộ vi khuẩn

5. Suy nghĩ và đưa ra lý thuyết hư hỏng

6. Đưa ra kế hoạch kiểm tra lý thuyết

7. Thực hiện kế hoạch

8. Tìm nguyên nhân thật sự gây hư hỏng

9. Đưa ra các biện pháp ngăn ngừa

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 1: Tổng quan hệ thống

1-Hệ thống có UHT, AT và 1 máy rót
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 1: Tổng quan hệ thống

2-Hệ thống có UHT, AT và nhiều máy rót

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 2: So sánh máy rót

Câu hỏi đầu tiên cần trả lời: hư hỏng có liên quan đến
máy rót không?

1. So sánh kết quả mẫu ủ

2. So sánh biểu đồ hư hỏng

3. So sánh loại hư hỏng

4. So sánh loại vi khuẩn gây hư hỏng

Đối với hệ thống có nhiều máy rót

Nếu không giống nhau:

có 2 vấn đề trở lên
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 2: So sánh máy rót

Điều kiện:

1. So sánh cùng
thể tích

2. Cùng lượng
mẫu

3. Tỉ lệ hư hỏng
<10%

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 2: So sánh máy rót
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng

Nếu máy rót A = máy rót B (cùng biểu đồ và vsv gây hư hỏng):

• Nhiều khả năng hư hỏng từ trước máy rót

Chỉ có máy rót A bị nhiễm:

• Nhiều khả năng hư hỏng đi từ máy rót A

Chỉ có máy rót B bị nhiễm:

• Máy rót B có vấn đề

• Đường ống trước van A của máy rót B

• Đường ống từ máy rót B đến khoang chặn hơi

Hệ thống có nhiều máy rót, 
có AT 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tỉ lệ hư hỏng tăng dần và bào tử chịu nhiệt
Sinh trưởng của vi khuẩn trong bồn tiệt trùng AT 

(phụ thuộc vào thể tích bồn)
Nguyên liệu, tiền chế biến, UHT, CIP
Vẽ biểu đồ hư hỏng theo thời gian làm việc của

UHT và AT:
Hư hỏng khi UHT làm việc: nguyên liệu, tiền

chế biến, UHT
Không có hư hỏng khi UHT làm việc: AT

Nếu máy rót A = máy rót B
Nhiều khả năng hư hỏng từ trước máy rót

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng

Hệ thống có
nhiều máy rót, 

có AT 
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tỉ lệ hư hỏng tăng dần và vi khuẩn gram dương
chịu nhiệt

Sinh trưởng của vi khuẩn trong bồn tiệt trùng
AT (phụ thuộc vào thể tích bồn)

CIP, van tiệt trùng của bồn A-tank có sữa bám
Nhiệt độ steam barrier không đạt

Nếu máy rót A = máy rót B
Nhiều khả năng hư hỏng từ trước máy rót

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng

Hệ thống có
nhiều máy rót, 

có AT 

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tỉ lệ hư hỏng tăng dần và tái nhiễm (Gram âm)
Sinh trưởng của vi khuẩn trong AT (phụ thuộc

vào thể tích bồn)
UHT/đường ống sản phẩm
Vẽ biểu đồ hư hỏng theo thời gian làm việc của

UHT và AT:
Hư hỏng khi UHT làm việc: UHT
Không có hư hỏng khi UHT làm việc: AT

Nếu máy rót A = máy rót B
Nhiều khả năng hư hỏng từ trước máy rót

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng

Hệ thống có
nhiều máy rót, 

có AT 
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External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tỉ lệ hư hỏng tăng dần và bào tử chịu nhiệt/vi khuẩn gram dương chịu
nhiệt

Vê ̣ sinh/tieät trùng: vi khuẩn sinh trưởng do sản phẩm chaùy/saûn phẩm
bị giữ/kết ở đâu đó trong hệ thống

• Tỉ lệ hư hỏng tăng dần và tái nhiễm
Sự hở của hệ thống tăng dần

• Tỉ lệ hư hỏng giảm dần và bào tử chịu nhiệt
Vê ̣ sinh/tieät trùng: hiện tượng “rửa trôi”, vi khuẩn bám do sản phẩm

cháy/sản phẩm bị giữ/kết ở đâu đó trong hệ thống rót.

• Tỉ lệ hư hỏng giảm dần và tái nhiễm
Hở ống giấy (có thể tăng sau đó giảm)

Chỉ máy rót A bị nhiễm
Hư hỏng từ máy rót A

Hệ thống có nhiều máy rót, có AT 

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng

External - Training
Tran Phien/ 18-08-09

• Tỉ lệ hư hỏng đều đều và bào tử chịu nhiệt/vi khuẩn gram dương chịu
nhiệt

Vê ̣ sinh/tieät trùng: vi khuẩn sinh trưởng do sản phẩm chaùy/saûn phẩm
bị giữ/kết ở đâu đó trong hệ thống

Tiệt trùng bao bì không hiệu quả
Hệ thống bị hở/rỏ rỉ ở khu vực có nhiệt độ cao

• Tỉ lệ hư hỏng đều đều và tái nhiễm
Hệ thống bị hở (đệm, màng)
Bao bì/mối hàn không kín

Chỉ máy rót A bị nhiễm
Hư hỏng từ máy rót A

Hệ thống có nhiều máy rót, có AT 

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng
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• Không có hư hỏng lúc đầu, hư hỏng chỉ bắt đầu vào giai
đoạn sản xuất cuối

Khả năng có hư hỏng tại khoang chặn hơi hoặc
đường ống sau van A của máy B.

Khả năng hư hỏng tại máy rót B (xem trường hợp chỉ
có máy A nhiễm)

• Hư hỏng có ngay từ đầu
Khả năng hư hỏng ngay tại máy rót
Đường ống sau van A-van của máy A

Chỉ máy rót B bị nhiễm
• Hư hỏng từ máy rót B hoặc, 
• Đường ống sau A-van của máy rót A hoặc, 
• Khoang chặn hơi

Hệ thống có nhiều máy rót, có AT 

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng
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• Không có hư hỏng lúc đầu, hư hỏng vào cuối
chu kỳ: 
Vấn đề xảy ra sau UHT

• Hư hỏng giảm dần và bào tử chịu nhiệt/vi 
khuẩn gram dương chịu nhiệt
Rửa/tiệt trùng: hiệt tượng rửa trôi
Phần lớn vấn đề xảy ra tại máy rót

• Hư hỏng giảm dần và tái nhiễm
Hở ống giấy (có thể tăng sau đó giảm) 
Phần lớn vấn đề xảy ra tại máy rót

• Hư hỏng đều đều và bào tử chịu nhiệt
Nguyên liệu
Tiền chế biến
UHT, (AT), máy rót

Hệ thống 1 máy
rót, có AT 

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng
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•Hư hỏng đều đều và vi khuẩn gram dương chịu
nhiệt
Tiệt trùng bao bì

• Hư hỏng đều đều và tái nhiễm
Hệ thống hở
UHT, AT, máy rót
Độ kín bao bì, đệm, màng

• Hư hỏng tăng dần và bào tử chịu nhiệt/vi khuẩm
gram dương chịu nhiệt
Có sự sinh trượng của vk trong hệ thống
UHT, AT, (máy rót)
Rửa/tiệt trùng: sản phẩm cháy/sản phẩm bị giữ/kết
ở đâu đó

• Hư hỏng tăng dần và tái nhiễm
Độ hở của hệ thống tăng dần
UHT, AT,  (máy rót)

Hệ thống 1 máy
rót, có AT 

Bước 3: Biểu đồ và vi khuẩn gây hư hỏng
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Xử lý sự cố liên quan đến CIP

Kết quả vi sinh = vi khuẩn còn sống sau tiệt trùng + Tái nhiễm
Vi khuẩn còn sống sót = lượng ban đầu và thông số sản xuất

• CIP không đạt: lượng vi khuẩn trên bề mặt thiết bị còn lại
nhiều
• Lượng vi khuẩn còn nhiều tương ứng với lượng vi khuẩn còn
sống sót sau tiệt trùng thiết bị
• Cặn sản phẩm còn bám trên bề mặt bảo vệ vi khuẩn dưới tác
dụng nhiệt
• CIP không đạt dẫn tới có nhiều loại vi khuẩn trên bề mặt thiết
bị, loại vi sinh vật còn sống sót sau tiệt trùng tùy thuộc vào nhiệt
độ tiệt trùng


